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TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

I.Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
     1. Nội dung 1: Khái quát văn học Việt Nam 

từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945
     2. Nội dung 2: BÀI LÀM VĂN SỐ 3 NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
     3. Nội dung 3: 
    * Nguồn tài liệu cần có: SGK tập 1 hoặc SGK điện tử
II.Kiến thức cần ghi nhớ:
Nội dung 1: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945
HS cần đạt được: 

- Thấy được diện mạo nền văn học mới : Hiện đại , tốc độ phát triển , sự phân hoá sâu sắc .

-Có cách nhìn khách quan , biện chứng về một thời kỳ văn học mới

- Biết cách so sánh đặc thù nghệ thuật của văn học thời kỳ này với văn học trung đại 
1.1. Tìm hiểu chung 

- HS đọc thầm từ trang 82-87, nêu đặc điểm cơ bản của VHVN từ XX- CM8/45.
1.2 Đọc hiểu văn bản

HS cần nắm được những nội dung sau và tập trung vào đặc điểm cơ bản và thành tựu chủ yếu,
1.2.1 . Đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945
Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa.

- Khái niệm hiện đại hoá: được hiểu là quá trình làm cho văn học thoát ra khỏi hệ thống thi pháp VHTĐ và đổi mới theo hình thức của văn học phương Tây, có thể hội nhập với nền văn học trên thế giới.

- Nội dung hiện đại hóa văn học diễn ra trên mọi mặt, ở nhiều phương diện:

+ Thay đổi quan niệm về văn học; văn chương chở đạo -> văn chương là một hoạt động nghệ thuật, đi tìm và sáng tạo cái đẹp, nhận thức và khám cuộc sống.

1.2.2. Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau, vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển.

2.1. Bộ phận VH công khai là văn học hợp pháp tồn tại trong vòng luật pháp của của chính quyền thực dân phong kiến. Phân hóa thành nhiều xu hướng:   

+ Xu hướng văn học lãng mạn.

   *Nội dung: Thể hiện cái tôi trữ tình đầy cảm xúc, những khát vọng và ước mơ.

   *Đề tài: Thiên nhiên, tình yêu và tôn giáo

   *Thể loại: Thơ và văn xuôi trữ tình.

+ Xu hướng văn học hiện thực.

    *Nội dung: Phản ánh hiện thực thông qua những hình tượng điển hình.

    *Đề tài: Những vấn đề xã hội 

    *Thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự.

1.2.3. Văn học phát triển với tốc độ hết sức nhanh chóng- VH phát triển cả về số lượng và chất lượng

- Nguyên nhân:

   + Sức sống văn hoá mãnh liệt mà hạt nhân là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, biện hiện rõ nhất là sự trưởng thành và phát triển của tiếng Việt và văn chương Việt.

   + Ngoài ra phải kể đến sự thức tỉnh ý thức cá nhân của tầng lớp trí thức Tây học.

   + Còn một lí do rất thiết thực: Lúc này văn chương trở thành một thứ hàng hoá và viết văn là một nghề có thể kiếm sống.

.1.2.2. Thành tựu chủ yếu của VHVN từ đầu thế kỉ XX đến CM/8.1945.

1. Về nội dung, tư tưởng:

- VHVN có 2 truyền thống lớn: Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo.

 ( Nhân tố mới: Phát huy trên tinh thần dân chủ.

2. Về thể loại và ngôn ngữ văn học:

- Văn xuôi. 

   + Tiểu thuyết văn xuôi quốc ngữ ra đời. đến những năm 30 được đẩy lên một bước mới.

   + Truyện ngắn đạt được thành tựu phong phú và vững chắc.

   + Phóng sự ra đời đầu những năm 30 và phát triển mạnh.

   + Bút kí, tuỳ bút, kịch, phê bình VH phát triển.

- Thơ ca: Là một trong những thành tựu VH lớn nhất thời kì này.

.- Lí luận phê bình.

- Ngôn ngữ, cách thể hiện, diễn đạt, trình bày.

+ Dần thoát li chữ Hán, chữ Nôm, lối diễn đạt công thức, ước lệ, tượng trưng, điển cố, qui phạm nghiêm ngặt của VHTĐ.

( Kế thừa tinh hoa của truyền thống văn học trước đó.

- Mở ra một thời kì VH mới: Thời kì VH hiện đại
1.3.Tổng kết: HS xem ghi nhớ SGK trang 91
2. Nội dung 2: BÀI LÀM VĂN SỐ 3 NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
Chủ đề: THƠ VĂN YÊU NƯỚC NỬA SAU THẾ KỶ XIX

HS cần đạt:

- Hiểu được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm thơ văn yêu nước nửa sau thế kỉ XIX.

     - Hoàn thiện kiến thức, kỹ năng cơ bản về các dạng bài nghị luận văn. 

     - Hiểu yêu cầu và cách thức vận dụng tổng hợp các thao tác và các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận 

     - Biết vận dụng những kiến thức về thể loại vào việc cảm nhận những tác phẩm cụ thể, phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm  giai đoạn này.

      - Biết vận dụng những thao tác nghị luận và phương thức biểu đạt để viết bài văn nghị luận về thơ văn yêu nước trung đại nửa sau XIX
2.1. Từ đó HS có thể hình thành các năng lực sau:

· Năng lực cảm nhận, đánh giá được giá trị thẩm mĩ của áng văn trung đại.
· Năng lực phân tích và đề xuất cách giải quyết những tình huống cụ thể được đặt ra trong tác phẩm và trong thực tiễn đời sống được gợi ra từ tác phẩm.
· Năng lực thu thập, lựa chọn và xử lý dẫn chứng để tạo lập văn bản nghị luận văn học
· Năng lực xây dựng cấu trúc dàn ý cho một bài văn nghị luận văn học

· Năng lực tạo lập văn bản nghị luận 
· Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề 
2.2.  Bảng mô tả các mức độ đánh giá chủ đề
Thơ yêu nước trung đại nửa sau thế kỉ XIX
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Xác định dạng đề: NLVH và NLXH
	- Nhận diện được phương thức biểu đạt của văn bản.

- Cần sử dụng những đơn vị kiến thức nào trong các sáng tác đã học để làm sáng tỏ vấn đề?  
	- Biết cách lập dàn ý.

- Hình thành các luận điểm cho bài viết

- Viết được đoạn văn mở bài, kết bài, các đoạn triển khai ý ở thân bài
- Chọn ý để triển khai thành đoạn văn hoàn chỉnh.     


	- Hoàn thành bài viết: chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo…    

- Có những phát hiện về thơ văn yêu nước trung đại sau thế kỉ 19.



	- Phạm vi vấn đề: Thơ văn yêu nước  trung đại nửa sau thế kỉ XIX.

- Nội dung nghị luận là: Thơ văn yêu nước trung đại nửa sau thế kỉ XIX

	
	
	


C. Xây dựng ma trận đề kiểm tra

	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng số

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	I. Đọc hiểu
	Phát hiện được hình ảnh  so sánh
	Nắm được ý nghĩa của biện pháp tu từ  được sử dụng trong văn bản.
	Có ý thức, kĩ năng phân tích hình thức nghệ thuật được sử dụng trong văn bản
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1

1.0

10%
	1

1.0

10%
	1

1.0

10%
	
	1

3.0

30%

	II. Làm văn
	
	
	
	Vdụng kiến thức Đ-H và kĩ năng tạo lập VB

để   viết bài NL về một nh.vật VH có so sánh, liên hệ.
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	
	
	
	
	1

7.0

70%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ
	1

1.0

10%
	1

1.0

10%
	1

1.0

10%
	1

7.0

70%
	4

10.0

100%


D. ĐỀ KIỂM TRA    ( thời gian làm bài 90 phút)
Phần I. Đọc hiểu (3.0 điểm)

Trong Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm, tác giả đã so sánh người hiền với hình ảnh nào? Phân tích ý nghĩa của sự so sánh?

Phần II. Làm văn (7.0 điểm)

Phân tích hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”(Nguyễn Đình Chiểu). Qua đó liên hệ với hình tượng nghĩa quân Lam Sơn trong “Đại cáo bình Ngô” (Nguyễn Trãi) 

III. Gợi ý:

Phần II. Làm văn

1. Yêu cầu về kĩ năng

· Biết cách làm văn nghị luận văn học biết so sánh, liên hệ

· Vận dụng tốt các thao tác lập luận

· Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

· Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức.

1.Giới thiệu khái quát:

               Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm và hình ảnh người nghĩa sĩ.

2. Nêu cảm nhận về hình ảnh người nghĩa sĩ Cần Giuộc

· Có cuộc sống vất vả, nghèo khó. Quanh năm suốt tháng gắn với đồng ruộng chưa hề biết đến binh đao, chiến trận(Chú ý phân tích từ cui cút).

· Có tinh thần yêu nước:
( Lòng căm thù giặc sâu sắc: ghét thói mọt như nhà nông ghét cỏ, muốn tới ăn gan, muốn ra cắn cổ…

( Ý thức được vai trò của mình với tổ quốc thiêng liêng

( Tự nguyện chiến đấu                                             
· Chiến đấu đầy quả cảm trong trận công đồn: cách ngắt nhịp nhanh, dồn dập, cách sử dụng những động từ mạnh, thủ pháp tương phản…

3. Liên hệ với hình tượng nghĩa quân Lam Sơn

Nghĩa quân Lam Sơn cũng như người nghĩa sĩ Cần Giuộc đều là hình tượng đám đông trong văn học, biểu tượng cho lòng yêu nước, song mỗi hình tượng có nét độc đáo riêng: Người nghĩa sĩ Cần Giuộc được tác giả nhấn mạnh ở nguồn gốc nông dân, là anh hùng đã hi sinh. Còn hình tượng nghĩa quân Lam Sơn là những anh hùng chiến thắng.

4. Kết luận

           -  Đánh giá về hình ảnh người nghĩa sĩ và thành công của tác giả trong xây dựng nhân vật.

           - Thái độ, tình cảm tác giả gửi gắm qua hình tượng.



